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TOM TAT

Giang day la mét hoat déng twong tac phirc tap, nhiéu chiéu, can dworc danh gia bing cach st
dung nhiéu ngudn théng tin. Trong dé, ngwdi hoc 1a ngudn cung cap thong tin kha tin cay va hiru ich.
Ngay nay, viéc danh gia da dat dwoc nhiéu tién bé trong tat ca cac khia canh lién quan dén thu thap,
phan tich, giai thich va str dung théng tin nham cai tién chét lwong giang day cla giang vién.

(!ng dung nhirng tién bd trong danh gia, bai viét nay trinh bay két qua danh gia chat lwong giang
day c6 sw tham gia ciia ngwei hoc nganh Bao vé thwc vat & cac khia canh: chwong trinh hoc, doéi
ngii giang vién, van dé quan ly va phuc vu dao tao, cac diéu kién phuc vu day hoc, sw théa man cla
ngwoi hoc. 2267 bang cau hoi phan hdi ciia nguwdi hoc da dwoc xiv ly va phan tich trong nghién ctru

nay. Tir két qua danh gia, bai viét dé xuat mot sé cai tién dé nang cao chat lwong giang day.
Tir khoa: Panh gia chat lwong giang day, tham gia cia ngwei hoc.

SUMMARY

Teaching is a complex, multi - dimensional, interactive activity which needs to be evaluated using

multiple sources of information.

Nowadays the evaluation of teaching have achieved significant progress in all aspects concerning

collecting, analysing, interpreting and

Application advances in evaluation, this article presents results of evaluating teaching quality with

the participation of students

Key words: Evaluation of teaching, participation of students.

1. DAT VAN DE

Chat lugng gido duc dai hoc dang 1a méi
quan tdm hang dau ctia mdi quéc gia, trong
d6, hoat dong danh gia chat lugng giang day
duge xem 14 mot cdng cu quan 1y quan trong
dé nang cao chit lugng dao tao. Panh gia
chat lugng gidng day thuc ch4t 1a hanh dong
dua ra nhan dinh, phan xét vé viéc thuc hién
nhiém vu giang day cua giang vién trén cd sé
st dung nhiing dit liéu, bang chiing thu thap
va xu li dude (Rechard va Brent, 2004). Két

qua danh gia 1a gia tri dudgc xép hang, dugc
phén biét hodc duge xac minh, phuc vu cho
cac muc tiéu: danh gia chinh xac hon hoat
dong giang day cta gidng vién bang viéc thu
thap, xt 1y théng tin thuong xuyén vé hoat
dong giang vién; tao dong luc cho giang vién
tu hoan thién ning luc va phadm chit ban
than dé khong ngiing nang cao chat lugng
coéng tac; phat huy vai trd ctia giang vién va
sinh vién trong thuc hién muc tiéu phat
trién caa trudng dai hoc; tang cudng hiéu luc
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Theo kinh nghiém cua cic truong dai
hoc trén thé giéi, hoat dong danh gia giang
day c6 su tham gia cua ngudi hoc c6 ¥ nghia
rat tich cuc téi chit lugng gidng day cua
gidng vién. Ngudi hoc 1a ngudn cung cap
thong tin kha tin ciy va htu ich cho danh
gi4. Cyu sinh vién va sinh vién nim cubi c6
thé dua ra nhiing y kién vé chat lugng giang
day chung cho toan khoa hoc, cac linh vuc
lién quan dén chat lugng gidng day nhu muc
tiéu, néi dung dao tao, phuong phap, phuong
tién phuc vu gidng day... khéi lugng va phan
bd cac hoc phan trong chuong trinh hoc.
Sinh vién 14 ngudi cung cdp cac bang ching
cu thé hon vé chat lugng giang day caa tiing
gidng vién véi tiing mén hoc, bao gom: chat
lugng céng tac chuén bi clia giang vién, su
tuong tac gifia gidng vién va sinh vién, tinh
cong bang trong kiém tra danh gia
(University of Exeter, 2009).

O Viet Nam, hoat dong danh gia gidng
day theo cach tiép can tit phia ngusi hoc méi
bit dau dude quan tdm, dic biét 1a sau khi
c6 Cong van chi dao cua Bd Gido duc & Dao
tao s6 1276/BGD DT-NG ngay 20/02/2008 vé
viộe huộng dan t6 chic 14y ¥ kiộn phan hội
t nguoi hoc vé hoat dong gidng day cua
giang vién. Tuy rang hoat dong nay con rat
mdéi mé doi véi cac truong dai hoc 6 Viét Nam
nhung viéc danh gia chat lugng giang day cé
su tham gia ctia ngudi hoc 14 mét xu thé tat
yéu va 1a mot viéc lam bat bude (Bo Gido duc
va Dao tao, 2009).

Thoéng qua viéc nghién ctu thuc trang
chat lugng giang day nganh Bao vé thuc vat
(BVTV) 6 Truong Dai hoc Nong nghiép Ha
No6i tit géc nhin ctia ngusi hoc, cung cép
thém mot ngudn thong tin dé nang cao chat
luong giang day ctia nganh Bao vé thuc vat
va b6 sung hé thong co sé thuc tién cho céng
tac danh gia, gép phan nang cao chat luong
giang day 6 Truong Dai hoc Nong nghiép Ha
No6i néi riéng va & cac truong dai hoc Viét
Nam néi chung.
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2. PHUONG PHAP NGHIEN CcUU

2.1. Phuong phap chuyén gia

Tham khdo § kién chuyén mén cua
nhiing ngudi dai dién trong linh vuc chuyén
sdu nhu can bo Cuc Khao thi va Kiém dinh
chat ludng — Bo Gido duc & Dao tao, lanh
dao, can bo, giang vién coéng tac tai cac don
vi trong Truong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi
vé hoat dong gidng day va nhiing linh vuc
lién quan dén danh gia chat lugng giang day.

2.2, Phuong phap thu thap thong tin

Thong tin tht cidp dudc suu tdm qua
mang internet, cac tai liéu tu cac van ban
cia Nha nuéc, cac hoi thdo va cac cong
trinh nghién ctiu vé nhiing théng tin da dudc
cong b vé hoat dong 1ay y kién ngudi hoc
trong trudng dai hoc.

Thong tin so cdp dudc thu thap bang
phuong phap diéu tra chon mau, ap dung
nghién ciu trudng hgp d6i véi nganh Bao vé
thuc vat. 2 mau phiéu danh gia dudc st
dung la “Phiéu nhan xét khéa hoc” va
“Phiéu thu thap théng tin day va hoc”.
Nghién ctiu nay da thu dugc 52 phiéu tit cuu
sinh vién t6t nghiép hé chinh quy nganh Bao
vé thuc vat trong vong 5 nam tré lai; 93
phiéu ti sinh vién nidm cudi nhan xét vé
chat ludng giang day toan khéa hoc va 2122
phiéu tir sinh vién nidm tht 1, 2, 3 nhan xét
vé chat lugng giang day ctia doi ngii gidng
vién va cac diéu kién phuc vu day hoc.

2.3. Phuong phap xtt ly va phan tich s6 liéu

S6 liéu duge xti 1y bing cac phan mém
Mec.Scanner, Mc.Exam va Excel. V6i nhiing
titu chi dugc thiét ké theo dang cau hoi
déng, két qua xi 1y dude hién thi theo dang
phin tram xuat hién cidc phuong an tra 16i
(EDC). Gan cac gia tri 4, 3, 2, 1 theo thu tu
tuong ting véi cac thang do (1) Tét, Kha,
Trung binh, Yéu; (2) Rat hai long, Hai 1ong,
Tam hai long, Khong hai long. Gia tri trung
binh (Mean) dugc tinh theo cong thic:

Mean(1) = %Tét x 4 + %Kha x 3 +

%Trung binh x 2 + %Yé&u
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Mean(2) = %Rat hai long x 4 + %Hai
long x 3 + %Tam hai long x
2 + %Khong hai long
Cac gia tri trung binh sé duge phén loai
nhu sau:
Mean nam trong [3,25; 4] dudc két luan
tuong tng véi mic Tét hodc Rat hai long.
Mean nam trong [2,5; 3,25] dudc két
luén tuong tng v6i mic Khd hoac Hai long.
Mean nam trong [1,75; 2,5] dudc két
luian tuong tUng véi mic Trung binh hoic
Tam hai long.
Mean nam trong [1; 1,75] dudc két luan
tuong ting véi miic Yéu hoic Khéng hai long.
Nhiing théng tin thu thap duge téng
hop, phén t6 théng ké st dung dé tham khao
trong viéc md ta thuc trang chat lugng gidng
day. Cac thong tin duge phan theo 5 nhéom
st dung trong danh gia chat luong giang day:

chuong trinh hoc, chat lugng doi ngli giang
vién, van dé quan ly va phuc vu dao tao, cac
diéu kién phuc vu day hoc, su théa mén ctua
ngudi hoc.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Chat lugng giang day nganh Bao vé

thyc vat

Két qua thu thap théng tin vé chat
lugng giang day qua cam nhén ti nhiing trai
nghiém cta ngudi hoc sau ca qua trinh hoc
tap cho thay ngudi hoc kha hai long véi chat
lugng giang day nganh Bao vé thuc vat.
Trong d6, chat lugng doi ngii gidng vién dudc
danh gia cao; cac yéu t6 anh hudng dén chat
lugng giang day nhu chuong trinh hoc, quan
1y va phuc vu dao tao, cac diéu kién phuc vu
day hoc duge ngusi hoc danh gia ti mitc
trung binh dén kha (Bang 1).

Bang 1. Nhan xét ctia ngudi hocR vé chat lugng chuong trinh hoc nganh Bao vé thuc

vat
Tiow ohi Y kién cuu sinh vién Y kién sinh vién nam cubi
iéu chi P P p P P -
. . Tot Kha B Yéu Két Tot Kha B Yéu Két
nhan xet %) ) %) ) V" wan (%) (%) (%) (%) " juan
Muc tiéu
1. Sy phu hop cia muc
tiéu v&i yéu ciu xa 46,15 40,38 13,46 0,00 3,3269 Tét 40,86 3441 20,43 4,30 3,1183 Kha
héi ciia nganh hoc
2.Sudaptng CaCmMuC o605 5000 1538 7,69 29615 Kha 3548 43,01 2043 1,08 31200 Kha
tiéu dao tao cua nganh
Két qua dat dwoc
3. Cung cép cho sinh
vién nhﬁ’ngkiénthu’c 15,38 53,85 19,23 11,54 2,7308 Kha 30,11 46,24 18,28 5,38 3,0108 Kha
can thiét, cap nhat
4. Giup sinh vién nhirng
ky nang canthiétcho 28,85 26,92 42,31 1,92 2,8269 Kha 24,73 53,76 16,13 5,38 2,9785 Kha
nghé nghiép
5. Giup sinh vién phat
trién dao dirc, nhan 4423 36,554 13,46 577 3,1923 Kha 43,01 4516 8,60 3,23 3,2796 Tét
cach
6. Sinh vién tw tin vé& kha
nang dap trng cac yéu 769 32,69 30,77 28,85 2,1923 TB 21,51 33,33 32,26 12,90 2,6344 Kha
cAu clia nghé nghiép
DPic diém
chwong trinh hoc
7. Chuong trinh dao tao
mém déo va thuan 9,62 36,54 42,31 11,54 2,4423 TB 24,73 34,41 3763 3,23 2,8065 Kha
Igi cho sinh vién
8. NGi dung va khéi
lwong cda chwong 19,23 53,85 26,92 0,00 2,9231 Kha 18,28 4516 22,58 13,98 2,6774 Kha
trinh dao tao,
9.Tvlephanbogitaly g6y 3846 2500 2692 23077 TB 1828 23,66 3871 19,35 24086 TB

thuyét va thuc hanh
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Chui thich: TB — Trung binh

3.1.1. Chuong trinh hoc

“Su phu hop cia muc tiéu véi yéu cau xa
hoi ctia nganh hoc” duge ngusi hoc danh gia
cao vii 46,15% cyu sinh vién va 40,86% sinh
vién nidm cudi danh giad 6 mdc tot. Tiéu chi
“dap tng cac muc tiéu dio tao cuia nganh”,
chat lugng “cung cdp nhiing kién thiic can
thiét cap nhat” va “ky ning can thiét cho
nghé nghiép” dugc danh gia 6 miic kha va cé
xu huéng tét hon. Tuy vay, khong nhiéu
nguoi hoc “ty tin vé kha niang dap tng yéu
cAu ctia nghé nghiép” sau qua trinh hoc tap
va rén luyén tai truong.

Chuong trinh hoc nganh BVTV duge
danh gia c6 xu thé mém déo va thuan lgi hon
cho sinh vién. Tuy nhién, khéi lugng kién
thtc trong chuong trinh hoc qua 16n, chua c6
su phan bd hop ly gifia 1y thuyét va thuc
hanh. Phan 16n thdi gian sinh vién chi ngoi
hoc 1y thuyét, con thoi gian thuc hanh va di
thuc t& qua it, lam giam kha ning hiéu va ap
dung thuc t&. Hién nay, do phan 16n viéc xay
dung chuong trinh dao tao theo cach tiép can
ndi dung la chinh. M6n hoc nao cling mong
mudn va doi hoéi di khéi lugng mén hoc, chat
lugng cao, nén can nhiéu thoi gian, tao ap luc
cho ca gidng vién va ngudi hoc.

Dé dam bao chit lugng gidng day, khéi
lugng chuong trinh hoc can c6 su thay déi.
Theo ¥ kién ngudi hoc, c6 mdt s6 mén hoc
duge dé xuat giam thoi lugng gidng day la:
kinh té& chinh tri Mac — Lénin, Cht nghia x&
hoi khoa hoc, phap luat dai cuong, xa hoi
hoc, tAm 1y hoc dai cuong, soan thao vin
ban, gido duc thé chat, gido duc qudc phong,
vat 1y, toan cao cdp, dau tdm ong mat. Ngugc
lai, ¢c6 nhiing moén hoc va hoc phan dudc
ngudi hoc cho rang rat can thiét va dé nghi
tang thoi lugng 1a ngoai ngii, tin hoc, sinh 1y
thuc vat, phuong phap thi nghiém, déng vat
hai néng nghiép, coén trung, bénh ciy, quan
ly thudc BVTV, kiém dich thuc vat va dich
hai néng san sau thu hoach, mién dich hoc
va hoc phan thuc tap.
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Cé mot s6 moén hoc dude cac cyu sinh
vién cho ring trang bi nhiing kién thtc can
thiét cho coéng viéc khi di lam, nhung sinh
vién cac nadm thd 1, 2, 3 chua nhan ra dudge
nhu Ly sinh hoc, Quan 1y ndong nghiép, Kinh
t€ tai nguyén, Bao vé tai nguyén moi truong.
Do ho chua hiéu rd duge § nghia va tam
quan trong ctiia nhiing mén hoc nay. Diéu dé
doi héi gidng vién can chi trong hon téi viéc
truyén dat ¥ nghia cia mén hoc véi tuong lai
coéng viée cua ngudi hoc.

Cuu sinh vién dé xuét nén bé sung trong
chuong trinh hoc nhiing mén hoc nhu Lap va
quan ly du an, Marketing néng nghiép,
Quan tri kinh t& nong nghiép va td chiic thao
luan cac chuyén dé vé phuong phap x4y
dung dé cuong dé tai du 4n khoa hoc, phuong
phap khai thac thong tin. Thuc té, viéc trang
bi kién thiic quan tri, kinh té& cho sinh vién
nganh BVTV chua dugc coi trong do cac kién
thtc chuyén moén da chi€ém qua ning trong
chuong trinh hoc. Nhung nhiing cyu sinh
vién duge khao sat cho thdy dé lam t6t cong
viéc, ho khong nhiing phai viing chuyén mén
ma con phai c6 thém kién thiic quan tri dé
hoach dinh, diéu hanh va quan ly céng viéc
cua minh.

3.1.2. Chét lugng déi ngi gidng vién

Theo ¥ kién cta cuyu sinh vién va sinh
vién ndm cudi, doi ngii gidng vién gidng day
nganh BVTV c¢6 kién thic chuyén mén sau,
rat tAm huyét v6i bd mén va mén hoc dude
phan céng giang day (Bang 2). Tim hiéu y
kién sinh vién ti nidm tht nhit dén nim thd
ba, nghién ciiu nhan dudgc két qua 6 bang 3.

Vé phuong phap giang day, doi ngii gidng
vien gidng day khéi kién thtc gido duc
chuyén nghiép duge ngudsi hoc danh gia la c6
phuong phap gidng day t6t hon so v6i khoi
kién thic gido duc dai cuong. Gidng vién
giang day cac mén khoa hoc ty nhién can chi
¥ nhiéu hon t6i phuong phap giang day, sinh
vién mong cac thay co giao "sw dung nhiéu
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hinh dnh hon nita dé sinh vién dé hiéu". "Cdc
thay c6 dé’ y va phu thudc nhiéu vao phuong

tién day hoc nén chua quan taém nhiéu tdi kha
ndng linh hoi kién thic cia sinh vién'.

Bang 2. Nhan xét cta cyu sinh vién va sinh vién nam cudi vé chat lugng

Y kién cwu sinh vién

Y kién sinh vién nam cudi

Tiéu chi - : - :
nhan xét Tét Kha TB  Yéu K&t Tt Kha TB  Yéu Két
) Mean A Mean N
%) (%) (%) (%) lan (%) (%) (%) (%) lugn
1. Kién thirc chuyén
mon va s cap 67,31 21,45 11,54 0,00 3,5577 Tbt 51,61 32,26 15,05 1,08 3,3441 Tbt
nhat
2. Phuong phap sw . .
pham 40,38 34,62 19,23 5,77 3,0962 Kha 37,63 48,39 12,90 1,08 3,2258 Kha
3. Nhiét tinh, sin
sang giup d& 55,77 23,08 21,15 0,00 3,3462 Tbt 53,76 34,41 968 2,15 3,3978 Tbt
sinh vién
4. Bam bao gi¢ 1én
1&p va ké hoach 65,38 34,62 0,00 0,00 3,6538 Tot 62,37 29,03 7,53 1,08 3,5269 Tébt
giang day
5. Banh gia trong P P
4423 42,31 13,46 0,00 3,3077 Tot 47,31 3548 15,05 2,15 3,2796 Tot

kiém tra, thi

Chii thich: TB — Trung binh

Giang vién can c6 phuong phap st dung cac
phuong tién giang day sao cho c¢6 hiéu qua
va sang tao hon. Nhiéu sinh vién dé xuit
gidng vién nén st dung phuong phap giang
day theo huéng "khich Ié sinh vién tham gia
vao mén hoc théong qua thdo ludn, nghién
cttu tai lidu, gidng vién chi nén la nguvi tong
hop, diéu chinh nhiing kién thic sai léch, b6
sung nhitng kién thitc sinh vién da tim duoc,
vtta khuyén khich sinh vién hoc du gio, vita
giup sinh vién hiéu bai hon'.

Nhiing tiéu chi danh gia “tdc phong su
pham, ¥ thic thdi dé lao déng” dudc da sb
sinh vién danh gia cao, tan sudt xuat hién
phuong an tra 161 “T'6t” nhiéu, khoang trén
duéi 50%. Da s6 giang vién 1a nhiing ngudi
lam viéc nghiém tidc, luén gitt duge nhiing

chuidn muc tac phong su pham, dam bao
ding gio, dung lich giang day theo quy dinh;
nhiét tinh, sdn sang tu van gitp dd sinh vién
vé nhiing van dé chuyén mén.

Vé "danh gid két qud hoc tdp”, da sb cac
thay co “cong bo ro rang cdc tiéu chi ddnh
gid két qua hoc tdp" cua sinh vién ti nhiing
budi dau va "ddnh gid cong bang, khdch
quan”, “Dé thi dim bdo nam trong chuong
trinh hoc phan'.

Tuy nhién, theo y kién ctia sinh vién,
phan 16n dé thi danh gia sinh vién ¢ mic do
biét, hiéu va van dung. Nhiéu sinh vién y lai
vao tai lidu, "khoéng can tw duy nhiéu dé trd
l0i", dé gay dén hién tugng tiéu cuc, xay ra
quay c6p trong thi ci.

Nhu vay, Nha trudng can khuyén khich
gidng vién ra dé & nhiing mtic d6 danh gia
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cao hon nhu 1a phan tich, téng hop, phé duy sang tao.
phan, danh gia va khuyén khich sinh vién tu

Bang 3. Panh gia ctia sinh vién nam thit 1, 2, 3 vé chat luong giang day ctia giang vién

DPanh gia cla sinh vién vé chat lwong gidng day

Tiéu chi Khéi kién thirc gido duc dai cwong Khéi kién thirc gido duc chuyén nghiép
nhan xét Té6t Kha TB  Yéu Két Tét Kha TB  Yéu Két
Mean A o Mean N
(%) (%) (%) (%) uan (%) (%) (%) (%) luan

Noi dung giang day
1. Phu hop véi dé
cuwong chi tiet da
cong bo cla hoc
phan
2. Cap nhat nhiéu
thong tin mai, b
ich lién quan dén
hoc phan
3. Huwéng dan day
daa ndi dung, dia chi
tim kiém giao trinh,
tai liéu

Phwong phap giang day
4. Rdrang, dé hiéu 51,37 34,74 11,33 2,56 3,3493 Tét 55,02 37,64 6,31 1,04 34665 Tot
5 Stdunghieuqua 57 o1 4568 1543 309 31451 Kha 50,00 42,70 6,88 032 34216 Tot
phwong tién day hoc
6. Nhiét tinh, cé&i
m&, tao dwoc sw
hrng thu trong gi®
hoc
7. Khuyén khich ] ]
sinh vién tw duy doc 46,50 37,81 12,15 3,55 3,2727 Tot 47,49 41,27 9,93 1,32 3,3492 Tot
lap
8. Khuyén khich
sinh vién tich cuc
trao déi n6i dung
hoc phan
Tac phong sw pham, y thirc, thai d6 lao dong
gh;‘;‘; phong su 69,22 2577 329 1,73 36247 Tét 7245 2481 264 010 3,6960 Tét
10. Bao dam ding . .
gi®, dung lich giang 66,52 26,70 5,36 1,44 3,5829 Tot 73,12 23,74 2,63 0,52 3,6947 Tot
day theo quy dinh
11. Thai do khi tiép ) )
nhan vé'xﬂ’ ly céu‘ 49,62 3945 8,77 2,17 3,3650 Tot 54,63 40,42 4,64 0,33 3,4934 Tot
hai, y kién phan hi
12. San sang tw
van, giup d& sinh
vién vé nhirng van
de chuyén moén
Panh gia két qua hoc tap
13. Théng tin vé tiéu
chi danh gia két qua
hoc tap duoc cong
b6 r6 rang
14. Bé thi ndm i .
trong chwong trinh 60,27 29,61 7,27 2,86 3,4728 Tot 60,74 34,53 4,10 0,64 3,5537 Tot
hoc
15. Céng béng va
khach quan trong

59,09 33,91 6,24 0,78 3,5131 Tét 64,60 3260 2,59 0,22 36159 Tbt

41,79 38,80 16,35 3,07 3,1931 Kha 49,97 3959 9,60 0,85 3,3868 Tét

38,52 39,69 16,61 519 3,1154 Kha 4545 4334 9,73 1,49 33276 Tét

53,60 28,56 13,29 4,55 3,3120 Té6t 53,93 36,43 8,68 0,97 34333 Tét

47,13 38,01 10,54 4,33 32794 T6t 49,29 40,14 862 1,96 3,3676 Tét

62,88 27,24 6,91 2,98 3,5001 Tét 71,12 2459 2,35 1,96 3,6486 Tét

63,92 27,96 5,58 2,55 3,5325 Tét 66,51 30,33 2,52 0,65 3,6269 Tét

68,37 24,40 5,37 1,86 3,5927 Tét 70,97 2533 3,30 0,42 3,6685 Tot
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kiém tra danh gia

Chui thich: TB — Trung binh

3.1.3. Vdn dé qudn 1y va phuc vu dao tao

Cong tac t6 chiic ddo tao clia nha trudng
dugdc cyu sinh vién va sinh vién nam cudl
danh gia 6 miic kha. Cuu sinh vién va sinh
vién niam cudi duge hoi ¥ kién 1a nhiing ngusi
duge dao tao theo hoc ché& nién ché. Hién nay,
Nha trudng dang ap dung hoc ché tin chi
trong quan ly dao tao va dang dan di vao 6n
dinh, tao diéu kién linh hoat hon cho phép
nguoi hoc ¢6 nhiing Iya chon phu hgp véi diéu
kién va kha nang hoc tap ciia ban than.

Tiéu chi “dé cuong cdc moén hoc dudge
cong bd cong khai” duge ngudi hoc danh gia 6
miic kha. Hién nay, dé cuong cac moén hoc da
dude Nha trudng xay dung day du va cong bo
cong khai trén mang internet. D6 1a su nd
lyc rat 16n cua doi ngii gidng vién va can bd
quan 1y cia Nha truong.

Thai d6 phuc vu sinh vién ctia can bo,
nhan vién cic phong ban duge ngudsi hoc
danh gia é miic trung binh. M#c du nhiéu
sinh vién phan anh “da s6 cdn bé cdc phong
ban trong truong tdn tinh va cé trdch nhiém
vdi sinh vién”. Nhung c6 mot vai sinh vién
“chitng kién va thuong xuyén nghe cdc ban
dam ludn thi cdc cdn bé phong dao tao,
phong tai vu, phong cho muon tai liéu con
cdu gdt vdi sinh vién”. “Nhiéu ban khong
doc ky cdc quy dinh trong truong, lén hoi
nhiéu, ching em biét, cdc thdy cé phdi trd
loi nhiéu lan nén té thdi dé khong hai long,

gdy khong khi cang thﬁng cho sinh vién”.
Nhiing chuyén nay dudc truyén tai nhau
nén nhiéu sinh vién khong may thién cam
va khong dam tiép xtc v6i can bo cac phong
ban (Bang 4).
3.1.4. Cdc diéu kién phuc vu day hoc

Co sG vat chat phuc vu giang day cua
Nha trudng duge danh gia 6 miic trung binh
va kha (Bang 5). Theo § kién cta sinh vién,
“cdc phong hoc ¢ gidng duong D va mét sé
phong hoc giang duong B, C khong dam bao
chdt luong”. “Ban ghé hu hong nhiéu, bong
dén, quat hong rdt lau sau mdi duoc sita
chita”. “Phong hoc ¢ gidng duong khong du
dnh sdng”, "Giang duong Trung tam thodng,
mdt nhung sing qud nén thday co6 day bang
den chiéu rdt mo va khé nhin, lam giam mic
d6 tieh thu bai, dnh hudng dén thi luc. “Mic
du giang duong Trung tdm mdi dudec xdy
dung nhung nhiéu thiét bi hé tro dd hong
nhy & phong 102, 203 loa chdp chon, den
chiéu bi hong”. “Van dé vé sinh & cdc gidng
duong can duoc quan tam hon”. “Thiéu trang
thiét bi phuc vu thuc tdp, thuc hanh”. Thoi
gian danh cho thuc tap, thuc hanh da khong
nhiéu, trang thiét bi lai khéng da so véi s6
lugng sinh vién nén c6 mot s6 sinh vién
khéng dude thuc hanh tryc tiép, chi dudc
nhin va hoc héi ban khién cho ky ning
chuyén mon khong duge dam bao tot.

Bang 4. Nhan xét ctia ngusi hoc vé quan 1y va phuc vu dao tao nganh Bao vé thuc vat

Y kién cwu sinh vién

Y kién sinh vién nam cudi

Tiéu oni Té6t Kha TB  Yé %t T6t Kha TB Y& '
nhan et G o M e o o e ) M e
1. T6 chtre thue
rt‘riiénrr‘]ggi‘mg 34,62 4423 2115 0,00 3,1346 Kha 27,96 4301 1935 9,68 12,8925 Kha
tao 6n dinh
2. D& cuong mén
L‘grfgdf%d‘]' 2258 32,26 3333 11,83 2,6559 Kha 21,15 57,69 17,31 385 29615 Kha
cong khai
3.Thaidophucvy 15,38 3654 2885 1923 24808 TB 1505 1828 3978 26,88 22151 TB
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sinh vién clia can
b cac phong ban

Chu thich: TB — Trung binh

Bang 5. Nhan xét ciia ngudi hoc vé cac diéu kién phuc vu day hoc
nganh Bao vé thuc vat

Y kién cwu sinh vién

Y kién sinh vién nam cudi

Tiéu chi
nhan xét Yéu
(%)

Tbt
(%)

Kha TB
(%) (%)

Mean

Két
luan

Yéu
(%)

Tbt
(%)

Kha B

(%) (%) Mean

1. Trang thiét bj phuc
vu giang day, hoc
tap cla nha trudng

17,31 34,62 4231 577

2. Trang thiét bi phuc
vu thue tap, thye
hanh ctia nha truvong

19,23 25,00 44,23 11,54

3. Phong hoc c6 du
yéu cau vé chd ngbi,
anh sang, do théng
thoang va dam bao
vé sinh hoc duwdng

23,08 44,23 9,62 23,08

4. Thw vién co du tai
liéu tham khao cho
hau hét cac mén hoc

5,77 55,77 25,00 13,46

2,6346

2,5192

2,6731

2,56385

Kha 18,28 41,94 29,03 10,75 2,6774 Kha

Kha 19,35 30,11 40,86 9,68 25914 Kha

Kha 19,35 29,03 29,03 22,58 2,4516 TB

Kha 18,28 26,88 26,88 27,96 2,3548 TB

Chu thich: TB — Trung binh

Chat lugng va sd ludng phong hoc chua
dap ting nhu cau hoc tap ctia ngusi hoc. Mic
du s6 lugng cac phong hoc chat ludng cao
dudce xay méi ting lén nhiéu trong may nam
gan day nhung van chua theo kip nhu cau
ngay cang ting cao ctia ngudi hoc. Tén tai
mot nghich 1y 1a ¢6 phong hoc rong, it sinh
vién hoc, c6 phong hoc bé lai dong sinh vién.
“Cé phong 35 nguoi hoc c6 13 ban 2 ché ngoi,
nhv vy la 3 nguoi phdi ngéi chung 1 ban,
chdt qud, khé hoc”. Nha trudng cin ting
cudng dau tu vé co sé vat chat cho hoat dong
giang day, hoc tap va hd trg sinh vién.

Mic du s6 dau sach, tai liéu tham khao
trong thu vién tang lén nhiéu trong may
nam gan diay nhung van nhung chua dap
tng dudc nhu cau ctua ngudi hoc. Ngudi hoc
phan anh “Tai liéu trong thu vién nhiéu
nhung cii, it cp nhat, thiéu nhiéu tai liéu dé
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“cdn mad rong thu vién hon nita dé phuc vu
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nhu cau tim kiém tai liéu cua sinh vién”, “b6
’ e A‘) . A A

sung may tinh dé sinh vién truy cdp mang

internet tim kiém tu liéu hoc tap”.

3.1.5. Sy thod man cua ngudi hoc

Mtc d6 hai 1ong cua cyu sinh vién va
sinh vién nidm cudi vé “chat lugng dao tao
cua khoa hoc” va “chat lugng moéi trudng
song, hoc tap tai Truong” tuong ting véi miic
ti tam hai long dén hai long (Bang 6). Chat
lugng dao tao va méi trudng cuia Truong Dai
hoc Néng nghiép Ha Néi can duge tim hiéu
dé cai thién hon. Viéc 18y y kién cta sinh
vién vé su hai 1ong véi chat lugng gidng day
mét s6 moén hoc cho két qua 6 bang 7.

Nhin chung, sinh vién kha hai long véi
cac mén hoc va hoc phan trong chuong trinh
dao tao. Trong téng s6 32 mon hoc dudc 18y ¥
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kién, c6 4 mon hoc (chiém 12,5%) duge ngudi ngudi hoc danh gia 6 mutc d6 tam hai long, 1
hoc danh gia 6 mtc rat hai 1ong, 24 mén hoc  mén hoc (chiém 3,125%) chua dap ting duge
(chiém 75%) dude ngudi hoc danh gia 6 mic  yéu cau clia ngudi hoc.

do hai 1ong, 3 mén hoc (chiém 9,375%) dugc

Bang 6. Sy théa man ctia ngudi hoc vé chit lugng dao tao nganh Bao vé thuc vat

Tigu chi Y kién cyu sinh vién Y kién sinh vién ndm cudi
o RHL HL  THL KHL Két RHL HL THL KHL Két
nhan xét M € M €
%) (%) (%) (%) luan (%) (%) (%) (%) oo luén

1. V& chét lvong dao

, i 1,92 6154 36,54 0,00 2,6538 HL 5,38 36,56 48,39 9,68 23763 THL
tao clia khoa hoc

2. V& chét lvgng moi
trwerng séng, hoc 3,856 71,15 2500 0,00 2,7885 HL 10,75 47,31 3548 6,45 2,6237 HL
tap tai Trwdng

Chii thich: RHL — Rdt hai Iong, HL — Hai long, THL — Tam hdi long, KHL — Khong hdi long

Bang 7. CAm nhan cua sinh vién vé chat lugng gidng day ctia giang vién titng moén hoc

Mcrc d6 cdm nhan

T Tén mén hoc R4t hai Hai Tam hai  Khoéng hai
long long long Iong Mean Két luan

Khéi kién thirc gido duc dai cwong (%) (%) (%) (%)

1 Kinh té chinh tri M&c — Lénin 14,89 67,02 18,09 0,00 2,9681 Hai long

2 Chu nghia x& hoi khoa hoc 2,56 41,03 46,15 10,26 2,3590 Tam hai long

3 Triét hoc Mac Lénin 7,55 41,51 49,06 1,89 2,5472 Hai long

4 Xahdihoc 20,41 71,43 8,16 0,00 3,1224 Hai long

5  Soan thdo van ban 17,65 53,92 17,65 10,78 2,7843 Hai long

6  Ngoai nglr 15,75 57,53 22,60 4,11 2,8493 Hai long

7  Gido duc thé chét 52,87 36,78 8,05 2,30 3,4023 R4t hai long

8 Hoa hoc 9,38 55,21 33,33 2,08 2,7188 Hai long

9  Hoa phan tich 6,25 12,50 31,25 50,00 1,7500 Khéng hai long
10  Sinh hoc 7,69 41,03 28,21 23,08 2,3333 Tam hai long
11 Vatly 23,53 62,75 13,73 0,00 3,0980 Hai long

12 Toan cao cép 32,00 42,00 21,00 5,00 3,0100 Hai long

13 Xé&c suét théng ké 35,48 38,71 25,81 0,00 3,0968 Hai long

14 Tin hoc dai cwong 20,83 44,44 13,89 20,83 2,6528 Hai long

15  Sinh thai moi trwdng 13,95 51,16 30,23 4,65 2,7442 Hai long
Khéi kién thirc giao duc chuyén nghiép (%) (%) (%) (%)

1 Khi twgng néng nghiép 4,76 71,43 23,81 0,00 2,8095 Hai long

2 Hoa sinh thyc vat 10,23 55,68 28,41 5,68 2,7045 Hai long

3 Sinh ly thwc vat 26,21 46,60 22,33 4,85 2,9417 Hai long

4 Ditruyén thyc vat 40,43 51,06 4,26 4,26 3,2766 R4t hai long

5  Visinh vat hoc dai cvong 16,95 50,85 27,12 5,08 2,7966 Hai long

6  Phwong phap thi nghiém 20,95 50,48 25,71 2,86 2,8952 Hai long

7 Tin hoc chuyén nganh 8,33 75,00 10,42 6,25 2,8542 Hai long

8  DOng vat hai nong nghiép 47,37 47,37 5,26 0,00 3,4211 R4t hai long

9  Con trung chuyén khoa 27,50 70,00 2,50 0,00 3,2500 Hai long

10  Bénh cay chuyén khoa 39,47 57,89 0,00 2,63 3,3421 Hai long

11 Quan ly thuéc BVTV 12,50 80,00 7,50 0,00 3,0500 Hai long

12 Dich hoc BVTV 28,21 56,41 10,26 5,13 3,0769 Hai long
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13 Canh tac hoc 11,67 56,67
14 Quan ly ndng nghiép 18,18 60,00
15 Chon tao giéng cay tréng 2,56 53,85
16  Hinh thai giai phau 30,36 53,57
17  Phéan loai thyc vat 71,43 25,00

31,67 0,00 2,8000 Hai long
21,82 0,00 2,9636 Hai long
38,46 5,13 2,56385 Tam hai long
10,71 5,36 3,0893 Hai long
3,57 0,00 3,6786 RAt hai long

3.2. Mot s6 giai phap nang cao chat lugng
giang day nganh Bao vé thuc vat

3.2.1. Péi méi chuong trinh hoc

Chuong trinh hoc can duge giadm khéi
lugng va can c6 nghién ctu dé thay déi dé
phu hop hon véi nhu ciu ctia ngudi hoc va
x4 hoi. P& nang cao chit luong, Nha trudng
nén tao diéu kién cho sinh vién c6 nhiéu co
hoi ti€p can thuc t€, ting cudng su gan két
gitia nha trudng véi cac don vi st dung lao
dong. Chuong trinh hoc cin dugc gidm bét
thoi lugng 1y thuyét, ting cuong thoi lugng
thuc hanh. D6i v6i mbéi mén hoc, nén giam
thoi gian giang ly thuyét dé sinh vién cé
thém thoi gian tu hoc théng qua lam tiéu
luan mén hoc, bai tap 16n ho#c thao luan
hay hoc theo nhém duéi su huéng din cua
giang vién. Vé6i giai phap nay, giang vién cé
thém thoi gian chudn bi bai giang, nghién
ctiu khoa hoc va sinh viộn cÂ6 thộm thội gian
tu hoc.

3.2.2. P6i mội phuong phdp giang day

Chat lugng giang day cta giang vién
duge ngusi hoc danh gia rat cao 6 tat ca cac
khéi kién thtc. Tuy nhién, nhiéu gidng vién
gi6i thiéu kién thic dudi dang chudn bi sén,
chua chu y t6i phuong phap hoc tap ctia sinh
vién mét cach ding mic, chua thic ddy kha
ning tu duy sang tao trong sinh vién. Dé
nang cao hon nfia chit lugng giang day,
gidng vién cin phéi hop st dung mét cach
linh hoat cac phudng phap day hoc va khai
thac hiéu qua cac phuong tién day hoc. Nén
lua chon nhiing phuong tién phu hgp véi
phuong phép giang day.

Mit khac, cin ting cudng déi thoai
trong gid hoc dé hoat déng hoa ngusi hoc.
Giang vién c6 thé néu cac van dé dé thao
luan. Néu 16p cé stic y 16n, budc sinh vién
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viét ra gidy trong vai phut, thu ngiu nhién

mét nhém dé danh gia hoic chi dinh tra 16i

dé moi sinh vién phai cung dong nio, ciing c6

v kién déng goép.

3.2.3. P6i méi phuong phdp dinh gid két
qud hoc tdp

Phan 16n dé thi danh gia sinh vién &
muc d6 biét, hiéu va van dung. Nhiéu sinh
vién y lai vao tai liéu, khong can tu duy
nhiéu dé tra 10i, dé gay dén hién tuong quay
c6p trong thi cti. Do vay, dé thi va kiém tra
cAn & nhiing mic d6 danh gia cao hon nhu la
phan tich, téng hop, phé phan, danh gia va
khuyén khich sinh vién tu duy sang tao.
Thuc hién dé thi cho md tai liéu, giang vién
phai day tu duy, sinh vién phai hoc theo 161
tu duy hé théng.

Yéu cau sinh vién lam tiéu luan, dung
bai tiéu luan dé thao luan nhém, dé thi van
dap ho#c kiém tra gitia ky. Viéc nay sé& giap
sinh vién biét hé théng hoa cac van dé lién
quan dén chu dé cia mon hoc, hoc tap cach
viét vian ban khoa hoc, biét tim va tham
kh3o tai liéu.

Tang cudng cac hinh thic kiém tra gitia
ky gitp giang vién nidm dudc tinh hinh giang
day. P& dam bao kiém tra giita ky hiéu qua
va kha thi, tiing moén hoc can xay dung mot
ngan hang cau héi tric nghiém khach quan
dung cho kiém tra gitta ky vi ching c¢6 uu
diém 1a ch&m nhanh, stia dugc bai cho sinh
vién thong qua dap an.

3.2.4. Tdng cuong cdc hoat déng hé tro sinh
vién ti dau khéa hoc

Xay dung d6i ngii c6 van hoc tap c6 trinh
do, c6 trach nhiém, da vé s6 lugng cho tiing
nganh hoc & huéng dan sinh vién hiéu qua
hon, dam bao sinh vién ndm rd cac quy ché,
quy dinh lién quan dén day va hoc cia Nha
truong. Tranh viéc sinh vién giy khé chiu
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cho can bd cac phong ban vi qua nhiéu cau
hoi 1& ra khong nén héi dan téi viec mot s6
sinh vién b&t méan véi thai d6 phuc vu cua
can b cac phong ban.

Ngoai ra, Nha trudng can c6 nhiing budi
huéng dan sinh vién phuong phap hoc ti
tuan hoc diu tién ctia khoa hoc, tranh tinh
trang sinh vién tu mo mam cach hoc, dén
khi c6 kinh nghiém hoc dai hoc thi da hét
khoa hoc. C6 phuong phap hoc tap tét, sinh
vién sé hing tha hoc tap hon, phat huy
dugc tiém nang.

3.2.5. Tdang cuong co sé vt chdt, diéu kién
phuc vu day hoc

Nha trudng can tiang cudng dau tu co sé
vat chat va trang thiét bi k§ thuat hién dai
phuc vu cho viéc day va hoc. Can tap trung
xdy dung thém cac phong thuc hanh vé
chuyén mon nghiép vu cho chuyén nganh.

Trang bi thém cac tai liéu tham khao
chuyén nganh cho gidng vién va sinh vién.
Huéng dan sinh vién st dung hiéu qua thu
vién dién tui gitip cho viéc tra ciiu thong tin
dugc thuan 1gi.

3.2.6. Ldy nhdn xét vé gidng day tir sinh vién

Can ldy nhan xét giang day cua sinh
vién, diéu d6 gitp giang vién b6t chi quan,
diau tu nhiéu thoi gian hon cho céng viéce
giang day va c6 trach nhiém hon véi sinh
vién. Thuc t&, c6 mot s6 giang vién cho rang
sinh vién danh gia toi nhiing giang vién doi
héi hoc tap nghiém tic, cho diém ding miic,
con giang vién dé& dai hoic cho diém cao sé
dugc sinh vién danh gia tot. Qua viéc thuc
hién cong tic danh gii d61 véi nganh Bao vé
thuc vat, ching toi thdy rang quan niém dé
chi 12 ngd nhan. Phan nhiéu sinh vién rat c6
y thiic téi viéc hoc tap, mong mudn giang
vién giang day c6 trach nhiém, danh gia
cong bang. S6 sinh vién danh gia khéng
ding chi 14 s6 it, khong anh hudng nhiéu
dén s6 lugng thong keé.

4. KET LUAN

Tén tai su chénh léch vé ning luc cua
ngudi hoc nganh BVTV duge dao tao tit Nha
truong va yéu cau nang luc nhan luc cua thi
truong lao dong dan dén su thiéu tu tin cua
ngudi hoc vé kha niang dap ting cac yéu cau
cia nghé nghiép. D& thu hep do léch chat
lugng d6, Truong Pai hoc Nong nghiép Ha
Noi can c6 bién phap nang cao chat lugng
dao tao. Mot trong nhiing bién phap 46, la
viéc thuc hién danh gia gidng day.

Két qua danh gia da phin nao mo ta
dugc thuc trang dao tao ctia nganh Bao vé
thuc vat. Trong d6, chat lugng d6i ngii gidng
vién 14 thé manh 16n nhat cia Nha trudng
trong dao tao nganh. D6i ngii gidng vién
giang day nganh Bao vé thuc vat cé kién
thic chuyén moén siu, rat tdm huyét véi
nghé nghiép va sinh vién.

Chuong trinh hoc chua hgp 1y, tai liéu
tham khdo trong thu vién va co s6 vat chat
phuc vu gidng day chua dap ting nhu ciu hoc
tap ctiia nguoi hoc. Pay 1a nhiing tén tai 16n
nhit gy giam chit lugng gidng day va hoc
tap, can dudc Nha trudng quan tdm va tim
cach khéc phuc.
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TÓM TẮT


Giảng dạy là một hoạt động tương tác phức tạp, nhiều chiều, cần được đánh giá bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin. Trong đó, người học là nguồn cung cấp thông tin khá tin cậy và hữu ích. Ngày nay, việc đánh giá đã đạt được nhiều tiến bộ trong tất cả các khía cạnh liên quan đến thu thập, phân tích, giải thích và sử dụng thông tin nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy của giảng viên. 


Ứng dụng những tiến bộ trong đánh giá, bài viết này trình bày kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy có sự tham gia của người học ngành Bảo vệ thực vật  ở các khía cạnh: chương trình học, đội ngũ giảng viên, vấn đề quản lý và phục vụ đào tạo, các điều kiện phục vụ dạy học, sự thỏa mãn của người học.  2267 bảng câu hỏi phản hồi của người học đã được xử lý và phân tích trong nghiên cứu này. Từ kết quả đánh giá, bài viết đề xuất một số cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy.


Từ khoá: Đánh giá chất lượng giảng dạy, tham gia của người học.


SUMMARY


Teaching is a complex, multi - dimensional, interactive activity which needs to be evaluated using multiple sources of information. In particular, learners is a source of quite reliable and useful information. Nowadays the evaluation of teaching have achieved significant progress in all aspects concerning collecting, analysing, interpreting and use information to improve teaching quality of lecturers. 


Application advances in evaluation, this article presents results of evaluating teaching quality with the participation of students in the Plant Protection science in term of curriculum, teaching staff and management issues and training service, teaching conditions, the satisfaction with the school. Totally, 2267 questionnaire were completed through individual interviews with learners; processed and analyzed in this study. From the evaluation results, this article proposes some improvements to enhance the quality of teaching. 

Key words: Evaluation of teaching, participation of students.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chất lượng giáo dục đại học đang là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia, trong đó, hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy được xem là một công cụ quản lý quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Đánh giá chất lượng giảng dạy thực chất là hành động đưa ra nhận định, phán xét về việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên trên cơ sở sử dụng những dữ liệu, bằng chứng thu thập và xử lí được (Rechard và Brent, 2004). Kết quả đánh giá là giá trị được xếp hạng, được phân biệt hoặc được xác minh, phục vụ cho các mục tiêu: đánh giá chính xác hơn hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng việc thu thập, xử lý thông tin thường xuyên về hoạt động giảng viên; tạo động lực cho giảng viên tự hoàn thiện năng lực và phẩm chất bản thân để không ngừng nâng cao chất lượng công tác; phát huy vai trò của giảng viên và sinh viên trong thực hiện mục tiêu phát triển của trường đại học; tăng cường hiệu lực quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường đại học.


Theo kinh nghiệm của các trường đại học trên thế giới, hoạt động đánh giá giảng dạy có sự tham gia của người học có ý nghĩa rất tích cực tới chất lượng giảng dạy của giảng viên. Người học là nguồn cung cấp thông tin khá tin cậy và hữu ích cho đánh giá. Cựu sinh viên và sinh viên năm cuối có thể đưa ra những ý kiến về chất lượng giảng dạy chung cho toàn khoá học, các lĩnh vực liên quan đến chất lượng giảng dạy như mục tiêu, nội dung đào tạo, phương pháp, phương tiện phục vụ giảng dạy… khối lượng và phân bổ các học phần trong chương trình học. Sinh viên là người cung cấp các bằng chứng cụ thể hơn về chất lượng giảng dạy của từng giảng viên với từng môn học, bao gồm: chất lượng công tác chuẩn bị của giảng viên, sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên, tính công bằng trong kiểm tra đánh giá (University of Exeter, 2009).


ở Việt Nam, hoạt động đánh giá giảng dạy theo cách tiếp cận từ phía người học mới bắt đầu được quan tâm, đặc biệt là sau khi có Công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo số 1276/BGD ĐT–NG ngày 20/02/2008 về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Tuy rằng hoạt động này còn rất mới mẻ đối với các trường đại học ở Việt Nam nhưng việc đánh giá chất lượng giảng dạy có sự tham gia của người học là một xu thế tất yếu và là một việc làm bắt buộc (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009).


Thông qua việc nghiên cứu thực trạng chất lượng giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật (BVTV) ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội từ góc nhìn của người học, cung cấp thêm một nguồn thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy của ngành Bảo vệ thực vật và bổ sung hệ thống cơ sở thực tiễn cho công tác đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nói riêng và ở các trường đại học Việt Nam nói chung.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Phương pháp chuyên gia


Tham khảo ý kiến chuyên môn của những người đại diện trong lĩnh vực chuyên sâu như cán bộ Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng – Bộ Giáo dục & Đào tạo, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên công tác tại các đơn vị trong Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về hoạt động giảng dạy và những lĩnh vực liên quan đến đánh giá chất lượng giảng dạy. 


2.2. Phương pháp thu thập thông tin 


Thông tin thứ cấp được sưu tầm qua mạng internet, các tài liệu từ các văn bản của Nhà nước, các  hội thảo và các công trình nghiên cứu về những thông tin đã được công bố về hoạt động lấy ý kiến người học trong trường đại học. 


Thông tin sơ cấp được thu thập bằng phương pháp điều tra chọn mẫu, áp dụng nghiên cứu trường hợp đối với ngành Bảo vệ thực vật. 2 mẫu phiếu đánh giá được sử dụng là “Phiếu nhận xét khóa học” và “Phiếu thu thập thông tin dạy và học”. Nghiên cứu này đã thu được 52 phiếu từ cựu sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy ngành Bảo vệ thực vật trong vòng 5 năm trở lại; 93 phiếu từ sinh viên năm cuối nhận xét về chất lượng giảng dạy toàn khóa học và 2122 phiếu từ sinh viên năm thứ 1, 2, 3 nhận xét về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên và các điều kiện phục vụ dạy học.


2.3. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu 


Số liệu được xử lý bằng các phần mềm Mc.Scanner, Mc.Exam và Excel. Với những tiêu chí được thiết kế theo dạng câu hỏi đóng, kết quả xử lý được hiển thị theo dạng phần trăm xuất hiện các phương án trả lời (EDC). Gán các giá trị 4, 3, 2, 1 theo thứ tự tương ứng với các thang đo (1) Tốt, Khá, Trung bình, Yếu; (2) Rất hài lòng, Hài lòng, Tạm hài lòng, Không hài lòng. Giá trị trung bình (Mean) được tính theo công thức:     

Mean(1) = %Tốt x 4 + %Khá x 3 +
                            %Trung bình x 2 + %Yếu


Mean(2) = %Rất hài lòng x 4 + %Hài
                           lòng x 3 + %Tạm hài lòng x 
                           2 + %Không hài lòng


Các giá trị trung bình sẽ được phân loại như sau:


Mean nằm trong [3,25; 4] được kết luận tương ứng với mức Tốt hoặc Rất hài lòng.


Mean nằm trong [2,5; 3,25] được kết luận tương ứng với mức Khá hoặc Hài lòng.

Mean nằm trong [1,75; 2,5] được kết luận tương ứng với mức Trung bình hoặc Tạm hài lòng.


Mean nằm trong [1; 1,75] được kết luận tương ứng với mức Yếu hoặc Không hài lòng.

Những thông tin thu thập được tổng hợp, phân tổ thống kê sử dụng để tham khảo trong việc mô tả thực trạng chất lượng giảng dạy. Các thông tin được phân theo 5 nhóm sử dụng trong đánh giá chất lượng giảng dạy:

chương trình học, chất lượng đội ngũ giảng viên, vấn đề quản lý và phục vụ đào tạo, các điều kiện phục vụ dạy học, sự thỏa mãn của người học.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Chất lượng giảng dạy ngành Bảo vệ
       thực vật


Kết quả thu thập thông tin về chất lượng giảng dạy qua cảm nhận từ những trải nghiệm của người học sau cả quá trình học tập cho thấy người học khá hài lòng với chất lượng giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật. Trong đó, chất lượng đội ngũ giảng viên được đánh giá cao; các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy như chương trình học, quản lý và phục vụ đào tạo, các điều kiện phục vụ dạy học được người học đánh giá từ mức trung bình đến khá (Bảng 1).


Bảng 1. Nhận xét của người học về chất lượng chương trình học ngành Bảo vệ thực vật


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		Mục tiêu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Sự phù hợp của mục
    tiêu với yêu cầu xã 
    hội của ngành học

		46,15

		40,38

		13,46

		0,00

		3,3269

		Tốt

		40,86

		34,41

		20,43

		4,30

		3,1183

		Khá



		2. Sự đáp ứng các mục
  tiêu đào tạo của ngành

		26,92

		50,00

		15,38

		7,69

		2,9615

		Khá

		35,48

		43,01

		20,43

		1,08

		3,1290

		Khá



		Kết quả đạt được

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Cung cấp cho sinh 
    viên những kiến thức
    cần thiết, cập nhật

		15,38

		53,85

		19,23

		11,54

		2,7308

		Khá

		30,11

		46,24

		18,28

		5,38

		3,0108

		Khá



		4. Giúp sinh viên những 
    kỹ năng cần thiết cho 
    nghề nghiệp

		28,85

		26,92

		42,31

		1,92

		2,8269

		Khá

		24,73

		53,76

		16,13

		5,38

		2,9785

		Khá



		5. Giúp sinh viên phát 
    triển đạo đức, nhân
    cách

		44,23

		36,54

		13,46

		5,77

		3,1923

		Khá

		43,01

		45,16

		8,60

		3,23

		3,2796

		Tốt



		6. Sinh viên tự tin về khả 
    năng đáp ứng các yêu 
    cầu của nghề nghiệp

		7,69

		32,69

		30,77

		28,85

		2,1923

		TB

		21,51

		33,33

		32,26

		12,90

		2,6344

		Khá



		Đặc điểm
chương trình học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Chương trình đào tạo
     mềm dẻo và thuận 
     lợi cho sinh viên

		9,62

		36,54

		42,31

		11,54

		2,4423

		TB

		24,73

		34,41

		37,63

		3,23

		2,8065

		Khá



		8. Nội dung và khối
    lượng của chương 
    trình đào tạo

		19,23

		53,85

		26,92

		0,00

		2,9231

		Khá

		18,28

		45,16

		22,58

		13,98

		2,6774

		Khá



		9. Tỷ lệ phân bố giữa lý
    thuyết và thực hành

		9,62

		38,46

		25,00

		26,92

		2,3077

		TB

		18,28

		23,66

		38,71

		19,35

		2,4086

		TB





Chú thích: TB – Trung bình

3.1.1.  Chương trình học


“Sự phù hợp của mục tiêu với yêu cầu xã hội của ngành học” được người học đánh giá cao với 46,15% cựu sinh viên và 40,86% sinh viên năm cuối đánh giá ở mức tốt. Tiêu chí “đáp ứng các mục tiêu đào tạo của ngành”, chất lượng “cung cấp những kiến thức cần thiết cập nhật” và “kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp”  được đánh giá ở mức khá và có xu hướng tốt hơn. Tuy vậy, không nhiều người học “tự tin về khả năng đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp” sau quá trình học tập và rèn luyện tại trường.


Chương trình học ngành BVTV được đánh giá có xu thế mềm dẻo và thuận lợi hơn cho sinh viên. Tuy nhiên, khối lượng kiến thức trong chương trình học quá lớn, chưa có sự phân bố hợp lý giữa lý thuyết và thực hành. Phần lớn thời gian sinh viên chỉ ngồi học lý thuyết, còn thời gian thực hành và đi thực tế quá ít, làm giảm khả năng hiểu và áp dụng thực tế. Hiện nay, do phần lớn việc xây dựng chương trình đào tạo theo cách tiếp cận nội dung là chính. Môn học nào cũng mong muốn và đòi hỏi đủ khối lượng môn học, chất lượng cao, nên cần nhiều thời gian, tạo áp lực cho cả giảng viên và người học. 


Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, khối lượng chương trình học cần có sự thay đổi. Theo ý kiến người học, có một số môn học được đề xuất giảm thời lượng giảng dạy là: kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, pháp luật đại cương, xã hội học, tâm lý học đại cương, soạn thảo văn bản, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, vật lý, toán cao cấp, dâu tằm ong mật. Ngược lại, có những môn học và học phần được người học cho rằng rất cần thiết và đề nghị tăng thời lượng là ngoại ngữ, tin học, sinh lý thực vật, phương pháp thí nghiệm, động vật hại nông nghiệp, côn trùng, bệnh cây, quản lý thuốc BVTV, kiểm dịch thực vật và dịch hại nông sản sau thu hoạch, miễn dịch học và học phần thực tập.  


Có một số môn học được các cựu sinh viên cho rằng trang bị những kiến thức cần thiết cho công việc khi đi làm, nhưng sinh viên các năm thứ 1, 2, 3 chưa nhận ra được như Lý sinh học, Quản lý nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên, Bảo vệ tài nguyên môi trường. Do họ chưa hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của những môn học này. Điều đó đòi hỏi giảng viên cần chú trọng hơn tới việc truyền đạt ý nghĩa của môn học với tương lai công việc của người học.  


Cựu sinh viên đề xuất nên bổ sung trong chương trình học những môn học như Lập và quản lý dự án, Marketing nông nghiệp, Quản trị kinh tế nông nghiệp và tổ chức thảo luận các chuyên đề về phương pháp xây dựng đề cương đề tài dự án khoa học, phương pháp khai thác thông tin. Thực tế, việc trang bị kiến thức quản trị, kinh tế cho sinh viên ngành BVTV chưa được coi trọng do các kiến thức chuyên môn đã chiếm quá nặng trong chương trình học. Nhưng những cựu sinh viên được khảo sát cho thấy để làm tốt công việc, họ không những phải vững chuyên môn mà còn phải có thêm kiến thức quản trị để hoạch định, điều hành và quản lý công việc của mình. 


3.1.2. Chất lượng đội ngũ giảng viên


Theo ý kiến của cựu sinh viên và sinh viên năm cuối, đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành BVTV có kiến thức chuyên môn sâu, rất tâm huyết với bộ môn và môn học được phân công giảng dạy (Bảng 2). Tìm hiểu ý kiến sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, nghiên cứu nhận được kết quả ở bảng 3.


Về phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên giảng dạy khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp được người học đánh giá là có phương pháp giảng dạy tốt hơn so với khối kiến thức giáo dục đại cương. Giảng viên giảng dạy các môn khoa học tự nhiên cần chú ý nhiều hơn tới phương pháp giảng dạy, sinh viên mong các thầy cô giáo "sử dụng nhiều hình ảnh hơn nữa để sinh viên dễ hiểu". "Các thầy cô để ý và phụ thuộc nhiều vào phương tiện dạy học nên chưa quan tâm nhiều tới khả năng lĩnh hội kiến thức của sinh viên".


Bảng 2. Nhận xét của cựu sinh viên và sinh viên năm cuối về chất lượng
đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		

		Ý kiến sinh viên năm cuối

		



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Kiến thức chuyên
    môn và sự cập
    nhật

		67,31

		21,15

		11,54

		0,00

		3,5577

		Tốt

		51,61

		32,26

		15,05

		1,08

		3,3441

		Tốt



		2. Phương pháp sư
    phạm

		40,38

		34,62

		19,23

		5,77

		3,0962

		Khá

		37,63

		48,39

		12,90

		1,08

		3,2258

		Khá



		3. Nhiệt tình, sẵn
    sàng giúp đỡ
    sinh viên

		55,77

		23,08

		21,15

		0,00

		3,3462

		Tốt

		53,76

		34,41

		9,68

		2,15

		3,3978

		Tốt



		4. Đảm bảo giờ lên
    lớp và kế hoạch
    giảng dạy

		65,38

		34,62

		0,00

		0,00

		3,6538

		Tốt

		62,37

		29,03

		7,53

		1,08

		3,5269

		Tốt



		5. Đánh giá trong 
    kiểm tra, thi

		44,23

		42,31

		13,46

		0,00

		3,3077

		Tốt

		47,31

		35,48

		15,05

		2,15

		3,2796

		Tốt





Chú thích: TB – Trung bình


Giảng viên cần có phương pháp sử dụng các phương tiện giảng dạy sao cho có hiệu quả và sáng tạo hơn. Nhiều sinh viên đề xuất giảng viên nên sử dụng phương pháp giảng dạy theo hướng "khích lệ sinh viên tham gia vào môn học thông qua thảo luận, nghiên cứu tài liệu, giảng viên chỉ nên là người tổng hợp, điều chỉnh những kiến thức sai lệch, bổ sung những kiến thức sinh viên đã tìm được, vừa khuyến khích sinh viên học đủ giờ, vừa giúp sinh viên hiểu bài hơn".

Những tiêu chí đánh giá “tác phong sư phạm, ý thức thái độ lao động" được đa số sinh viên đánh giá cao, tần suất xuất hiện phương án trả lời “Tốt” nhiều, khoảng trên dưới 50%. Đa số giảng viên là những người làm việc nghiêm túc, luôn giữ được những chuẩn mực tác phong sư phạm, đảm bảo đúng giờ, đúng lịch giảng dạy theo quy định; 


nhiệt tình, sẵn sàng tư vấn giúp đỡ sinh viên về những vấn đề chuyên môn.


Về "đánh giá kết quả học tập", đa số các thầy cô “công bố rõ ràng các tiêu chí đánh giá kết quả học tập" của sinh viên từ những buổi đầu và "đánh giá công bằng, khách quan", “Đề thi đảm bảo nằm trong chương trình học phần". 


Tuy nhiên, theo ý kiến của sinh viên, phần lớn đề thi đánh giá sinh viên ở mức độ biết, hiểu và vận dụng. Nhiều sinh viên ỷ lại vào tài liệu, "không cần tư duy nhiều để trả lời", dễ gây đến hiện tượng tiêu cực, xảy ra quay cóp trong thi cử. 


Như vậy, Nhà trường cần khuyến khích giảng viên ra đề ở những mức độ đánh giá cao hơn như là phân tích, tổng hợp, phê phán, đánh giá và khuyến khích sinh viên tư duy sáng tạo.


Bảng 3. Đánh giá của sinh viên  năm thứ 1, 2, 3 về chất lượng giảng dạy của giảng viên 


		Tiêu chí
nhận xét

		Đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy



		

		Khối kiến thức giáo dục đại cương

		Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu (%)

		Mean

		Kết luận



		Nội dung giảng dạy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Phù hợp với đề cương chi tiết đã công bố của học phần

		59,09

		33,91

		6,24

		0,78

		3,5131

		Tốt

		64,60

		32,60

		2,59

		0,22

		3,6159

		Tốt



		2. Cập nhật nhiều thông tin mới, bổ ích liên quan đến học phần

		41,79

		38,80

		16,35

		3,07

		3,1931

		Khá

		49,97

		39,59

		9,60

		0,85

		3,3868

		Tốt



		3. Hướng dẫn đầy đủ nội dung, địa chỉ tìm kiếm giáo trình, tài liệu

		38,52

		39,69

		16,61

		5,19

		3,1154

		Khá

		45,45

		43,34

		9,73

		1,49

		3,3276

		Tốt



		Phương pháp giảng dạy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Rõ ràng, dễ hiểu

		51,37

		34,74

		11,33

		2,56

		3,3493

		Tốt

		55,02

		37,64

		6,31

		1,04

		3,4665

		Tốt



		5. Sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học

		37,91

		42,68

		15,43

		3,99

		3,1451

		Khá

		50,00

		42,70

		6,88

		0,32

		3,4216

		Tốt



		6. Nhiệt tình, cởi mở, tạo được sự hứng thú trong giờ học

		53,60

		28,56

		13,29

		4,55

		3,3120

		Tốt

		53,93

		36,43

		8,68

		0,97

		3,4333

		Tốt



		7. Khuyến khích sinh viên tư duy độc lập

		46,50

		37,81

		12,15

		3,55

		3,2727

		Tốt

		47,49

		41,27

		9,93

		1,32

		3,3492

		Tốt



		8. Khuyến khích sinh viên  tích cực trao đổi nội dung học phần

		47,13

		38,01

		10,54

		4,33

		3,2794

		Tốt

		49,29

		40,14

		8,62

		1,96

		3,3676

		Tốt



		Tác phong sư phạm, ý thức, thái độ lao động



		9. Tác phong sư phạm

		69,22

		25,77

		3,29

		1,73

		3,6247

		Tốt

		72,45

		24,81

		2,64

		0,10

		3,6960

		Tốt



		10. Bảo đảm đúng giờ, đúng lịch giảng dạy theo quy định

		66,52

		26,70

		5,36

		1,44

		3,5829

		Tốt

		73,12

		23,74

		2,63

		0,52

		3,6947

		Tốt



		11. Thái độ khi tiếp nhận và xử lý câu hỏi, ý kiến phản hồi

		49,62

		39,45

		8,77

		2,17

		3,3650

		Tốt

		54,63

		40,42

		4,64

		0,33

		3,4934

		Tốt



		12. Sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ sinh viên về những vấn đề chuyên môn

		62,88

		27,24

		6,91

		2,98

		3,5001

		Tốt

		71,12

		24,59

		2,35

		1,96

		3,6486

		Tốt



		Đánh giá  kết quả học tập



		13. Thông tin về tiêu chí đánh giá kết quả học tập được công bố rõ ràng

		63,92

		27,96

		5,58

		2,55

		3,5325

		Tốt

		66,51

		30,33

		2,52

		0,65

		3,6269

		Tốt



		14. Đề thi nằm trong chương trình học

		60,27

		29,61

		7,27

		2,86

		3,4728

		Tốt

		60,74

		34,53

		4,10

		0,64

		3,5537

		Tốt



		15. Công bằng và khách quan trong kiểm tra đánh giá

		68,37

		24,40

		5,37

		1,86

		3,5927

		Tốt

		70,97

		25,33

		3,30

		0,42

		3,6685

		Tốt





Chú thích: TB – Trung bình

3.1.3. Vấn đề quản lý và phục vụ đào tạo


Công tác tổ chức đào tạo của nhà trường được cựu sinh viên và sinh viên năm cuối đánh giá ở mức khá. Cựu sinh viên và sinh viên năm cuối được hỏi ý kiến là những người được đào tạo theo học chế niên chế. Hiện nay, Nhà trường đang áp dụng học chế tín chỉ trong quản lý đào tạo và đang dần đi vào ổn định, tạo điều kiện linh hoạt hơn cho phép người học có những lựa chọn phù hợp với điều kiện và khả năng học tập của bản thân.


Tiêu chí “đề cương các môn học được công bố công khai” được người học đánh giá ở mức khá. Hiện nay, đề cương các môn học đã được Nhà trường xây dựng đầy đủ và công bố công khai trên mạng internet. Đó là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Nhà trường. 


Thái độ phục vụ sinh viên của cán bộ, nhân viên các phòng ban được người học đánh giá ở mức trung bình. Mặc dù nhiều sinh viên phản ánh “đa số cán bộ các phòng ban trong trường tận tình và có trách nhiệm với sinh viên”.  Nhưng có một vài sinh viên “chứng kiến và thường xuyên nghe các bạn đàm luận thì các cán bộ phòng đào tạo, phòng tài vụ, phòng cho mượn tài liệu còn cáu gắt với sinh viên”. “Nhiều bạn không đọc kỹ các quy định trong trường, lên hỏi nhiều, chúng em biết, các thầy cô phải trả lời nhiều lần nên tỏ thái độ không hài lòng, gây không khí căng thẳng cho sinh viên”. Những chuyện này được truyền tai nhau nên nhiều sinh viên không mấy thiện cảm và không dám tiếp xúc với cán bộ các phòng ban (Bảng 4). 


3.1.4. Các điều kiện phục vụ dạy học


Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của Nhà trường được đánh giá ở mức trung bình và khá (Bảng 5). Theo ý kiến của sinh viên, “các phòng học ở giảng đường D và một số phòng học giảng đường B, C không đảm bảo chất lượng”. “Bàn ghế hư hỏng nhiều, bóng đèn, quạt hỏng rất lâu sau mới được sửa chữa”. “Phòng học ở giảng đường không đủ ánh sáng”, "Giảng đường Trung tâm thoáng, mát nhưng sáng quá nên thầy cô dạy bằng đèn chiếu rất mờ và khó nhìn, làm giảm mức độ tiếp thu bài, ảnh hưởng đến thị lực”. “Mặc dù giảng đường Trung tâm mới được xây dựng nhưng nhiều thiết bị hỗ trợ đã hỏng như ở phòng 102, 203 loa chập chờn, đèn chiếu bị hỏng”. “Vấn đề vệ sinh ở các giảng đường cần được quan tâm hơn”. “Thiếu trang thiết bị phục vụ thực tập, thực hành”. Thời gian dành cho thực tập, thực hành đã không nhiều, trang thiết bị lại không đủ so với số lượng sinh viên nên có một số sinh viên không được thực hành trực tiếp, chỉ được nhìn và học hỏi bạn khiến cho kỹ năng chuyên môn không được đảm bảo tốt.


Bảng 4. Nhận xét của người học về quản lý và phục vụ đào tạo ngành Bảo vệ thực vật


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Tổ chức thực
     hiện chương
      trình đào
     tạo ổn định

		34,62

		44,23

		21,15

		0,00

		3,1346

		Khá

		27,96

		43,01

		19,35

		9,68

		2,8925

		Khá



		2. Đề cương môn 
    học đầy đủ, 
    công bố 
    công khai

		22,58

		32,26

		33,33

		11,83

		2,6559

		Khá

		21,15

		57,69

		17,31

		3,85

		2,9615

		Khá



		3. Thái độ phục vụ
    sinh viên của cán
    bộ các phòng ban

		15,38

		36,54

		28,85

		19,23

		2,4808

		TB

		15,05

		18,28

		39,78

		26,88

		2,2151

		TB





Chú thích: TB – Trung bình


Bảng 5. Nhận xét của người học về các điều kiện phục vụ dạy học
ngành Bảo vệ thực vật


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt
(%)

		Khá
(%)

		TB
(%)

		Yếu
(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt
(%)

		Khá
(%)

		TB
(%)

		Yếu
(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Trang thiết bị phục
     vụ giảng dạy, học 
     tập của nhà trường

		17,31

		34,62

		42,31

		5,77

		2,6346

		Khá

		18,28

		41,94

		29,03

		10,75

		2,6774

		Khá



		2. Trang thiết bị phục 
     vụ thực tập, thực
    hành của nhà trường

		19,23

		25,00

		44,23

		11,54

		2,5192

		Khá

		19,35

		30,11

		40,86

		9,68

		2,5914

		Khá



		3. Phòng học có đủ 
    yêu cầu về chỗ ngồi,
    ánh sáng, độ thông 
    thoáng và đảm bảo
     vệ sinh học đường

		23,08

		44,23

		9,62

		23,08

		2,6731

		Khá

		19,35

		29,03

		29,03

		22,58

		2,4516

		TB



		4. Thư viện có đủ tài 
    liệu tham khảo cho
    hầu hết các môn học

		5,77

		55,77

		25,00

		13,46

		2,5385

		Khá

		18,28

		26,88

		26,88

		27,96

		2,3548

		TB





Chú thích: TB – Trung bình

Chất lượng và số lượng phòng học chưa đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Mặc dù số lượng các phòng học chất lượng cao được xây mới tăng lên nhiều trong mấy năm gần đây nhưng vẫn chưa theo kịp nhu cầu ngày càng tăng cao của người học. Tồn tại một nghịch lý là có phòng học rộng, ít sinh viên học, có phòng học bé lại đông sinh viên. “Có phòng 35 người học có 13 bàn 2 chỗ ngồi, như vậy là 3 người phải ngồi chung 1 bàn, chật quá, khó học”. Nhà trường cần tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất cho hoạt động giảng dạy,  học tập và hỗ trợ sinh viên. 


Mặc dù số đầu sách, tài liệu tham khảo trong thư viện tăng lên nhiều trong mấy năm gần đây nhưng vẫn nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của người học. Người học phản ánh “Tài liệu trong thư viện nhiều nhưng cũ, ít cập nhật, thiếu nhiều tài liệu để tìm hiểu chuyên ngành” . Sinh viên đề xuất “cần mở rộng thư viện hơn nữa để phục vụ nhu cầu tìm kiếm tài liệu của sinh viên”, “bổ sung máy tính để sinh viên truy cập mạng


 internet tìm kiếm tư liệu học tập”.


3.1.5. Sự thoả mãn của người học


Mức độ hài lòng của cựu sinh viên và sinh viên năm cuối về “chất lượng đào tạo của khóa học” và “chất lượng môi trường sống, học tập tại Trường” tương ứng với mức từ tạm hài lòng đến hài lòng (Bảng 6). Chất lượng đào tạo và môi trường của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cần được tìm hiểu để cải thiện hơn. Việc lấy ý kiến của sinh viên về sự hài lòng với chất lượng giảng dạy một số môn học cho kết quả ở bảng 7.


Nhìn chung, sinh viên khá hài lòng với các môn học và học phần trong chương trình đào tạo. Trong tổng số 32 môn học được lấy ý kiến, có 4 môn học (chiếm 12,5%) được người học đánh giá ở mức rất hài lòng, 24 môn học (chiếm 75%) được người học đánh giá ở mức độ hài lòng, 3 môn học (chiếm 9,375%) được người học đánh giá ở mức độ tạm hài lòng, 1 môn học (chiếm 3,125%) chưa đáp ứng được yêu cầu của người học. 

Bảng 6. Sự thỏa mãn của người học về chất lượng đào tạo ngành Bảo vệ thực vật


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		RHL


(%)

		HL


(%)

		THL


(%)

		KHL


(%)

		Mean

		Kết luận

		RHL


(%)

		HL


(%)

		THL


(%)

		KHL


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Về chất lượng đào 
    tạo của khóa học

		1,92

		61,54

		36,54

		0,00

		2,6538

		HL

		5,38

		36,56

		48,39

		9,68

		2,3763

		THL



		2. Về chất lượng môi 
    trường sống, học
    tập tại Trường

		3,85

		71,15

		25,00

		0,00

		2,7885

		HL

		10,75

		47,31

		35,48

		6,45

		2,6237

		HL





Chú thích: RHL – Rất hài lòng, HL – Hài lòng, THL – Tạm hài lòng, KHL – Không hài lòng

Bảng 7. Cảm nhận của sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên từng môn học


		TT

		Tên môn học

		Mức độ cảm nhận

		



		

		

		Rất hài lòng

		Hài lòng

		Tạm hài lòng

		Không hài lòng

		Mean

		Kết luận



		Khối kiến thức giáo dục đại cương

		(%)

		(%)

		(%)

		(%)

		

		



		1

		Kinh tế chính trị Mác – Lênin

		14,89

		67,02

		18,09

		0,00

		2,9681

		Hài lòng



		2

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2,56

		41,03

		46,15

		10,26

		2,3590

		Tạm hài lòng



		3

		Triết học Mác Lênin

		7,55

		41,51

		49,06

		1,89

		2,5472

		Hài lòng



		4

		Xã hội học

		20,41

		71,43

		8,16

		0,00

		3,1224

		Hài lòng



		5

		Soạn thảo văn bản

		17,65

		53,92

		17,65

		10,78

		2,7843

		Hài lòng



		6

		Ngoại ngữ

		15,75

		57,53

		22,60

		4,11

		2,8493

		Hài lòng



		7

		Giáo dục thể chất

		52,87

		36,78

		8,05

		2,30

		3,4023

		Rất hài lòng



		8

		Hoá học

		9,38

		55,21

		33,33

		2,08

		2,7188

		Hài lòng



		9

		Hoá phân tích

		6,25

		12,50

		31,25

		50,00

		1,7500

		Không hài lòng



		10

		Sinh học

		7,69

		41,03

		28,21

		23,08

		2,3333

		Tạm hài lòng



		11

		Vật lý

		23,53

		62,75

		13,73

		0,00

		3,0980

		Hài lòng



		12

		Toán cao cấp

		32,00

		42,00

		21,00

		5,00

		3,0100

		Hài lòng



		13

		Xác suất thống kê

		35,48

		38,71

		25,81

		0,00

		3,0968

		Hài lòng



		14

		Tin học đại cương

		20,83

		44,44

		13,89

		20,83

		2,6528

		Hài lòng



		15

		Sinh thái môi trường

		13,95

		51,16

		30,23

		4,65

		2,7442

		Hài lòng



		Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		(%)

		(%)

		(%)

		(%)

		

		



		1

		Khí tượng nông nghiệp

		4,76

		71,43

		23,81

		0,00

		2,8095

		Hài lòng



		2

		Hoá sinh thực vật

		10,23

		55,68

		28,41

		5,68

		2,7045

		Hài lòng



		3

		Sinh lý thực vật

		26,21

		46,60

		22,33

		4,85

		2,9417

		Hài lòng



		4

		Di truyền thực vật

		40,43

		51,06

		4,26

		4,26

		3,2766

		Rất hài lòng



		5

		Vi sinh vật học đại cương

		16,95

		50,85

		27,12

		5,08

		2,7966

		Hài lòng



		6

		Phương pháp thí nghiệm

		20,95

		50,48

		25,71

		2,86

		2,8952

		Hài lòng



		7

		Tin học chuyên ngành

		8,33

		75,00

		10,42

		6,25

		2,8542

		Hài lòng



		8

		Động vật hại nông nghiệp

		47,37

		47,37

		5,26

		0,00

		3,4211

		Rất hài lòng



		9

		Côn trùng chuyên khoa

		27,50

		70,00

		2,50

		0,00

		3,2500

		Hài lòng



		10

		Bệnh cây chuyên khoa

		39,47

		57,89

		0,00

		2,63

		3,3421

		Hài lòng



		11

		Quản lý thuốc BVTV

		12,50

		80,00

		7,50

		0,00

		3,0500

		Hài lòng



		12

		Dịch học BVTV

		28,21

		56,41

		10,26

		5,13

		3,0769

		Hài lòng



		13

		Canh tác học

		11,67

		56,67

		31,67

		0,00

		2,8000

		Hài lòng



		14

		Quản lý nông nghiệp

		18,18

		60,00

		21,82

		0,00

		2,9636

		Hài lòng



		15

		Chọn tạo giống cây trồng

		2,56

		53,85

		38,46

		5,13

		2,5385

		Tạm hài lòng



		16

		Hình thái giải phẫu

		30,36

		53,57

		10,71

		5,36

		3,0893

		Hài lòng



		17

		Phân loại thực vật

		71,43

		25,00

		3,57

		0,00

		3,6786

		Rất hài lòng





3.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng
       giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật


3.2.1. Đổi mới chương trình học


Chương trình học cần được giảm khối lượng và cần có nghiên cứu để thay đổi để phù hợp hơn với nhu cầu của người học và xã hội. Để nâng cao chất lượng, Nhà trường nên tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận thực tế, tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động. Chương trình học cần được giảm bớt thời lượng lý thuyết, tăng cường thời lượng thực hành. Đối với mỗi môn học, nên giảm thời gian giảng lý thuyết để sinh viên có thêm thời gian tự học thông qua làm tiểu luận môn học, bài tập lớn hoặc thảo luận hay học theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Với giải pháp này, giảng viên có thêm thời gian chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu khoa học và sinh viên có thêm thời gian tự học.


3.2.2. Đổi mới phương pháp giảng dạy 


Chất lượng giảng dạy của giảng viên được người học đánh giá rất cao ở tất cả các khối kiến thức. Tuy nhiên, nhiều giảng viên giới thiệu kiến thức dưới dạng chuẩn bị sẵn,  chưa chú ý tới phương pháp học tập của sinh viên một cách đúng mức, chưa thúc đẩy khả năng tư duy sáng tạo trong sinh viên. Để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, giảng viên cần phối hợp sử dụng một cách linh hoạt các phương pháp dạy học và khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học. Nên lựa chọn những phương tiện phù hợp với phương pháp giảng dạy.


Mặt khác, cần tăng cường đối thoại trong giờ học để hoạt động hoá người học. Giảng viên có thể nêu các vấn đề để thảo luận. Nếu lớp có sức ú lớn, buộc sinh viên viết ra giấy trong vài phút, thu ngẫu nhiên một nhóm để đánh giá hoặc chỉ định trả lời để mọi sinh viên phải cùng động não, cùng có ý kiến đóng góp.


3.2.3. Đổi mới phương pháp đánh giá kết 
           quả học tập 


Phần lớn đề thi đánh giá sinh viên ở mức độ biết, hiểu và vận dụng. Nhiều sinh viên ỷ lại vào tài liệu, không cần tư duy nhiều để trả lời, dễ gây đến hiện tượng quay cóp trong thi cử. Do vậy, đề thi và kiểm tra cần ở những mức độ đánh giá cao hơn như là phân tích, tổng hợp, phê phán, đánh giá và khuyến khích sinh viên tư duy sáng tạo. Thực hiện đề thi cho mở tài liệu, giảng viên phải dạy tư duy, sinh viên phải học theo lối tư duy hệ thống.


Yêu cầu sinh viên làm tiểu luận, dùng bài tiểu luận để thảo luận nhóm, để thi vấn đáp hoặc kiểm tra giữa kỳ. Việc này sẽ giúp sinh viên biết hệ thống hoá các vấn đề liên quan đến chủ đề của môn học, học tập cách viết văn bản khoa học, biết tìm và tham khảo tài liệu.


Tăng cường các hình thức kiểm tra giữa kỳ giúp giảng viên nắm được tình hình giảng dạy. Để đảm bảo kiểm tra giữa kỳ hiệu quả và khả thi, từng môn học cần xây dựng một ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng cho kiểm tra giữa kỳ vì chúng có ưu điểm là chấm nhanh, sửa được bài cho sinh viên thông qua đáp án.


3.2.4. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh 
           viên từ đầu khóa học


Xây dựng đội ngũ cố vấn học tập có trình độ, có trách nhiệm, đủ về số lượng cho từng ngành học để hướng dẫn sinh viên hiệu quả hơn, đảm bảo sinh viên nắm rõ các quy chế, quy định liên quan đến dạy và học của Nhà trường. Tránh việc sinh viên gây khó chịu cho cán bộ các phòng ban vì quá nhiều câu hỏi lẽ ra không nên hỏi dẫn tới việc một số sinh viên bất mãn với thái độ phục vụ của cán bộ các phòng ban.


Ngoài ra, Nhà trường cần có những buổi hướng dẫn sinh viên phương pháp học từ tuần học đầu tiên của khoá học, tránh tình trạng sinh viên tự mò mẫm cách học, đến khi có kinh nghiệm học đại học thì đã hết khoá học. Có phương pháp học tập tốt, sinh viên sẽ hứng thú học tập hơn, phát huy được tiềm năng.


3.2.5. Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện
           phục vụ dạy học


Nhà trường cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho việc dạy và học. Cần tập trung xây dựng thêm các phòng thực hành về chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên ngành.


Trang bị thêm các tài liệu tham khảo chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên. Hướng dẫn sinh viên sử dụng hiệu quả thư viện điện tử giúp cho việc tra cứu thông tin được thuận lợi.


3.2.6. Lấy nhận xét về giảng dạy từ sinh viên


Cần lấy nhận xét giảng dạy của sinh viên, điều đó giúp giảng viên bớt chủ quan, đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc giảng dạy và có trách nhiệm hơn với sinh viên. Thực tế, có một số giảng viên cho rằng sinh viên đánh giá tồi những giảng viên đòi hỏi học tập nghiêm túc, cho điểm đúng mức, còn giảng viên dễ dãi hoặc cho điểm cao sẽ được sinh viên đánh giá tốt. Qua việc thực hiện công tác đánh giá đối với ngành Bảo vệ thực vật, chúng tôi thấy rằng quan niệm đó chỉ là ngộ nhận. Phần nhiều sinh viên rất có ý thức tới việc học tập, mong muốn giảng viên giảng dạy có trách nhiệm, đánh giá công bằng. Số sinh viên đánh giá không đúng chỉ là số ít, không ảnh hưởng nhiều đến số lượng thống kê. 


4. KẾT LUẬN


Tồn tại sự chênh lệch về năng lực của người học ngành BVTV được đào tạo từ Nhà trường và yêu cầu năng lực nhân lực của thị trường lao động dẫn đến sự thiếu tự tin của người học về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp. Để thu hẹp độ lệch chất lượng đó, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội cần có biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Một trong những biện pháp đó, là việc thực hiện đánh giá giảng dạy.


Kết quả đánh giá đã phần nào mô tả được thực trạng đào tạo của ngành Bảo vệ thực vật. Trong đó, chất lượng đội ngũ giảng viên là thế mạnh lớn nhất của Nhà trường trong đào tạo ngành. Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Bảo vệ thực vật có kiến thức chuyên môn sâu, rất tâm huyết với nghề nghiệp và sinh viên. 


Chương trình học chưa hợp lý, tài liệu tham khảo trong thư  viện và cơ sở vật chất  phục vụ giảng dạy chưa đáp ứng nhu cầu học tập của người học. Đây là những tồn tại lớn nhất gây giảm chất lượng giảng dạy và học tập, cần được Nhà trường quan tâm và tìm cách khắc phục.
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